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viêm nhiễm làm cho chất dịch trong ống bị khô quánh 
có thể gây ra bất hoạt hay giảm hoạt CCT, có thể bị dị 
dạng bẩm sinh tắc nghẽn ống  

Theo  y văn nước ngoài, nói chung liệt CCT bẩm 
sinh hay gặp nhất, sau đó tới loại không xác định rõ 
nguyên nhân và cuối cùng là do chấn thương.  

4. Hội chứng Brown  
Một số đặc trưng của hội chứng Brown 
Bảng 3. Các đặc trưng trong hội chứng Brown (Số 

lượng: 2 BN) 
Hình thái lác và độ lác: 

 - Lác chéo ngoài:           1 BN.   Độ lác ngang: 7 o. Độ lác đứng: 12 
-  Lác đứng:                    1 BN.   Độ lác đứng: 15 

+-+-+-Hội chứng V kèm theo:  2 ca với mức độ nhẹ 
Mức độ hạn chế ở hướng nhìn trên trong: 1 ca 3(+) và 1 ca 4 (+) 
Hội chứng Brown hay còn gọi là HC bao cơ chéo 

trên không thường gặp. Theo wright KW. thì tần số 
xuất hiện HC Brown vào khoảng 1/400-450 người bị 
lác, còn số liệu của Quéré MA. là 1/300, mỗi năm tác 
giả chỉ gặp khoảng 10 ca tại Khoa Mắt bệnh viện 
Nantes (Pháp). Trong số những BN có yếu tố lác đứng 
thì HC Brown chiếm từ 10% (Urist) đến 24% (Nutt).  

Chúng tôi cũng chỉ có 2 BN có HC Brown bẩm 
sinh (1,3%) ở một mắt. Bố mẹ các cháu đã phát hiện 
thấy sự bất thường từ lúc chúng chưa đầy 1 tuổi: khi 
liếc vào trong lên trên thì 2 mắt không đều nhau, chỉ 1 
mắt có thể nhìn theo hướng trên- trong còn mắt kia 
chỉ đưa được vào trong. Ngoài ra mắt đó còn hơi bị 
lác xuống dưới và khi 2 mắt nhìn lên trên sẽ thấy xuất 
hiện hội chứng chữ V. Cả 2 BN có độ lác ngang rất 
nhỏ (dưới 8o) nhưng độ lác dưới lại cao hơn (trung 
bình 13,5).  

Trong PT, sau khi gây mê hoặc gây tê, trước tiên 
chúng tôi làm tét kéo cơ cưỡng bức và thấy cả 2 ca 
đều dương tính: cặp kết mạc cùng bao Tenon kéo 
nhãn cầu về hướng trên- trong không được hoặc hạn 
chế nhiều (cảm giác tay rất nặng). Nhiều tác giả gọi 
đó là HC Brown thực sự, nguyên nhân là do bao gân 
CCT ngắn hơn bình thường và có thể xơ cứng. 

Khi chẩn đoán phân biệt cần tránh nhầm lẫn với 
những BN có liệt CCD, những BN này thường có kèm 
theo quá hoạt CCT thứ phát và nhất là khi làm tét kéo 
cơ cưỡng bức thì âm tính. HC xơ cơ trực dưới bẩm 
sinh cũng gây ra HC Brown giả, tét kéo cơ cưỡng bức 
dương tính ở mọi hướng nhìn lên, trong khi HC Brown 
có tét kéo cơ chỉ dương tính ở hướng trên trong. 

Người ta phân ra 2 loại HC Brown chính là HC 
Brown bẩm sinh và mắc phải. Về bệnh sinh của HC 
Brown, các tác giả nói nhiều tới các loại bẩm sinh, vô 
căn, do chấn thương, do viêm nhiễm tại chỗ (ròng 
rọc) hay toàn thân (viêm khớp, sụn) hoặc sau một số 
PT mắt (bong võng mạc, rút ngắn CCT...), loại này 
được gọi là hội chứng Brown do thầy thuốc. Tuy nhiên 
việc xác định rõ bệnh sinh thường không dễ. 

Kết luận  
RLVN cơ chéo trên là loại tổn thương khá hay gặp 

nhưng xếp sau RLVN cơ chéo dưới. Trong đó quá 
hoạt CCT và liệt CCT chiếm tỷ lệ cao nhất, HC Brown  
thường hiếm gặp. Đặc điểm lâm sàng phong phú và 
khá phức tạp. RLVN cơ chéo trên thường gây ra lác 
có yếu tố đứng.  Do vậy một số bác sỹ thiêú kinh 
nghiệm và chưa được trang bị đủ kiến thức sẽ gặp 
khó khăn trong chẩn đoán và chỉ định PT 
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Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhân dị ứng thuốc 
 

Lê Văn Don 
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Tóm tắt:  
Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhân dị ứng 

thuốc, chúng tôi thấy nồng độ IgE cao hơn có ý nghĩa 
so với nhóm chứng: 609 + 670 IU/ml so với 56 + 43 
IU/ml. Xét nghiệm IgE có thể có thể dùng để định 
hướng chẩn đoán dị ứng thuốc vì có độ nhạy cao 

(81,82%) và độ đặc hiệu cao (86,67%).   
Từ khoá: Dị ứng thuốc, IgE, độc tế bào máu 
Summary:  
Study on concentration of IgE in patients with drug 

allergy 
Study on concentration of IgE in patients with drug 
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allergy, we founded that concentration of IgE in 
patients with drug allergy was higher significantly than 
control group: 609 + 670 IU/ml vs 56 + 43 IU/ml. IgE 
test may be used for orientation of drug allergy 
diagnostic because of high sensitivity (81.82%) and 
high specificity (86.67%). 

Key words: Drug Allergy, immunoglobulin E, blood 
cytotoxic assay  

Đặt vấn đề 
Dị ứng thuốc là một tác dụng không mong muốn 

khi dùng thuốc. Bất kể thuốc gì, đường dùng ra sao, 
nguồn gốc thuốc... đều có thể gây dị ứng. Dị ứng 
thuốc là tình trạng quá mẫn gây ra tình trạng bệnh lý 
đa dạng. Theo bảng phân loại của Gell Coombs, 
bệnh quá mẫn do thuốc có thể gây ra cả 4 type tuỳ 
theo bệnh nhân và loại thuốc dùng.  

Chẩn đoán dị ứng thuốc là một vấn đề khó khăn. 
Chẩn đoán nguyên nhân dị ứng thuốc lại càng khó 
khăn hơn. Có nhiều kỹ thuật invivo và invitro ra đời 
song chưa có kỹ thuật nào đạt tiêu chuẩn vàng để 
chẩn đoán dị ứng thuốc. Xét nghiệm IgE đôi khi là 
một gợi ý quan trọng vì các bệnh nhân dị ứng thuốc 
thường có IgE tăng cao. Để góp phần chẩn đoán dị 
ứng thuốc, chúng tôi tiến hành đề tài này nhằm mục 
tiêu tìm hiểu giá trị của IgE ở bệnh nhân dị ứng thuốc. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng:  
- Nhóm bệnh nhân dị ứng thuốc: gồm 55 bệnh nhân 

bị dị ứng với các mức độ và bệnh cảnh khác nhau, các 
lứa tuổi, nam: 41, nữ: 14, điều trị tại các khoa nội, ngoại, 
hồi sức... Bệnh viện 108 từ 2009-2010. 

- Nhóm đối chứng: gồm 45 bệnh nhân bị mắc các 
bệnh nội khoa, không có tiền sử mắc các bệnh dị 
ứng, tự miễn dịch, giun sán.... 

Tiêu chuẩn loại trừ: 
Bệnh nhân mắc các bệnh dị ứng khác, tự miễn, 

các bệnh nhân đang điều trị ung thư, thuốc ức chế 
miễn dịch, corticoid, bệnh nhân không đồng ý tham 
gia nghiên cứu... 

2. Phương pháp nghiên cứu: mô tả, tiến cứu, 
cắt ngang. 

Khám xét và lựa chọn nhóm nghiên cứu, nhóm đối 
chứng do các bác sĩ lâm sàng nội, ngoại, hồi sức 
Bệnh viện 108 thực hiện. 

Sau khi có chẩn đoán xác định,  các bệnh nhân 
được lấy máu đưa tới khoa Miễn dịch để xét nghiệm 
IgE total, xét nghiệm độc tế bào với thuốc. Máu được 
chống động băng EDTA, số lượng phụ thuộc vào số 
lượng thuốc cần thử độc tế bào. 

Kỹ thuật xét nghiệm IgE: dùng kỹ thuật hoá phát 
quang miễn dịch, thực hiện trên máy Immulite 2000 
của hãng Siemen (Cộng hoà liên bang Đức). Giá trị 
tham chiếu đối với người bình thường: 0-87 IU/ml. 

Kỹ thuật xét nghiệm độc tế bào theo qui trình của 
Nguyễn Năng An và Phạm Thức.  

Đăng ký: các bệnh nhân được đăng ký theo mẫu. 
Xử lý số liệu: bằng các thuật toán thích hợp, dùng 

phần mềm STA-WIN. 

Kết quả nghiên cứu 
Bảng 1. Phân bố các bệnh nhân dị ứng thuốc theo 

tuổi, giới. 
 

Nhóm 
tuổi 

Số bệnh nhân 
dị ứng thuốc 

Nam Nữ 

< 20 5 3 2 
20-30 8 5 3 
31- 40 9 6 3 
41- 50 12 9 3 
51- 60 10 8 2 
> 60 11 10 1 

 
Các bệnh nhân dị ứng thuốc có tần xuất cao hơn ở 

nhóm nam giới và tuổi cao, có lẽ do đặc điểm thu 
dung của Bệnh viện 108. 

Bảng 2: Các nhóm thuốc hay gây dị ứng 
 

Nhóm thuốc Số ca dị ứng thuốc Tỷ lệ (%) 
Thuốc lao 10 18,18 

Thuốc kháng sinh 9 16,36 
Sinh tố 7 12,73 

Thuốc giảm đau 7 12,73 
Thuốc đông y 5 9,09 

Các thuốc khác 17 30,91 
 
Các thuốc chống lao có tần xuất gây dị ứng cao 

nhất, sau đó là các thuốc kháng sinh, sinh tố, thuốc 
giảm đau, thuốc đông y. Nếu coi các thuốc chống lao 
cũng là kháng sinh thì tần xuất dị ứng của nhóm này 
là 34,54% trong nhóm nghiên cứu. 

Bảng 3: Nồng độ IgE ở các bệnh nhân dị ứng 
thuốc 

 
Nồng độ IgE 

(IU/ml) 
Nhóm dị ứng thuốc 

(n=55) 
Nhóm chứng 

(n=45) 
p 

Trung bình 609 + 670 56 + 43 < 0,05 
< 87  10 39  

87-200 13 6 < 0,05 
201-500 11 0  

>500  22 0  
 
Nồng độ IgE ở các bệnh nhân dị ứng thuốc cao 

hơn có ý nghĩa so với nhóm chứng.  
Chỉ có 10/55 (18,18%) bệnh nhân có IgE bình 

thường, trong khi có 45/55 (81,82%) bệnh nhân có 
nồng độ IgE tăng.  

Có 22/55 (40%) bệnh nhân có nồng độ IgE tăng 
rất cao (> 500 IU/ml) 

Bảng 4: Nồng độ IgE ở nhóm xét nghiệm độc tế 
bào dương tính và nhóm âm tính  

 
Nhóm bệnh nhân Nồng độ IgE (IU/ml) 

Dương tính (n= 31) 711 +  667 
Âm tính (n=24) 478 + 664 

p < 0,05 
 
Cả 2 nhóm bệnh nhân dị ứng thuốc có độc tế bào 

dương tính và âm tính đều có IgE tăng, nhóm độc tế 
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bào dương tính có giá trị trung bình cao hơn, tuy nhiên 
chưa có sự khác biệt có ý nghĩa. 

Bảng 5: Độ nhạy, độ đặc hiệu của xét nghiệm IgE 
trong chẩn đoán dị ứng thuốc 

 
Nhóm đối tượng IgE tăng IgE không tăng 

Nhóm dị ứng thuốc 45 10 
Nhóm chứng bệnh (n=45) 6 39 
 
Từ bảng trên tính ra:  Độ nhạy Se = 45/ (45 +10) = 

81,82% 
Độ đặc hiệu Sp = 33/ (33 + 6) = 86,67% 
Từ kết quả thu được cho thấy xét nghiệm IgE để 

định hướng chẩn đoán dị ứng thuốc là xét nghiệm có 
độ nhạy và độ đặc hiệu tương đối cao, có thể sử dụng 
trong lâm sàng. 

Bàn luận 
Đa số các bệnh nhân dị ứng thuốc có tăng IgE 
Trong số các bệnh nhân dị ứng thuốc, có 81,82% 

các bệnh nhân có tăng IgE, chỉ có 18,18% bệnh nhân 
có IgE ở mức bình thường. Như vậy, khi gặp một tình 
trạng bệnh lý khó chẩn đoán ví dụ sốt cao sau phẫu 
thuật hoặc đang điều trị một loại thuốc gì đó chẳng 
hạn mà chưa tìm được nguyên nhân, xét nghiệm IgE 
có giá trị định hướng cao, đặc biệt với những bệnh 
nhân trước đó có IgE bình thường. Nhận xét này hoàn 
toàn phù hợp với các lý thuyết của Guold H et al 
(2003) là dị ứng thuốc là một tác nhân gây tăng nồng 
độ IgE.   

IgE có liên quan với mức độ dị ứng thuốc 
Chúng tôi nhận thấy có tới 40% các bệnh nhân dị 

ứng thuốc có nồng độ IgE cao > 500 IU/ml. Đối chiếu 
với lâm sàng, chúng tôi thấy các trường hợp trên có 
biểu hiện dị ứng nặng hơn các bệnh nhân có IgE thấp 
hoặc bình thường. Tuy nhiên đây mới chỉ là các nhận 
xét bước đầu, cần phải có các nghiên cứu sâu hơn về 
vấn đề này. Các thuốc đều có thể bị dị ứng, tuy nhiên 
theo thứ tự chúng tôi thấy thuốc chống lao là thuốc 
hay gây dị ứng nhất, sau đó là các thuốc kháng sinh, 
sinh tố, thuốc giảm đau, thuốc đông y. Nếu coi các 
thuốc chống lao cũng là kháng sinh thì tần xuất dị ứng 
của nhóm này là 34,54% trong nhóm nghiên cứu. 
Theo Nguyễn Năng An và cộng sự có tới hơn 50% 
các ca dị ứng thuốc là do kháng sinh. Kết quả của 
chúng tôi cũng phù hợp với các tác giả trên và thống 
nhất một nhận xét: kháng sinh là nhóm thuốc hay gây 
dị ứng nhất. Đáng chú ý là các thuốc đông dược 
không phải là hoàn toàn vô hại như một số người lầm 
tưởng mà nó được xếp hàng thứ 4 trong các thuốc 
gây dị ứng theo kết quả nghiên cứu của chúng tôi.  

Dị ứng thuốc có thể kết hợp các type dị ứng 
trên cùng bệnh nhân.  

Theo bảng phân loại của Gell Coombs, dị ứng 
thuốc có 4 type, type 1 có tăng IgE, type 2 có phản 
ứng độc tế bào dương tính. Tuy nhiên, chúng tôi thấy 
các bệnh nhân dị ứng thuốc có sự đan xen giữa type 

1 và type 2. Các bệnh nhân có IgE cao nhưng vẫn có 
phản ứng độc tế bào dương tính và ngược lại. Chúng 
tôi cũng nhận thấy chưa có sự khác biệt có ý nghĩa 
thống kê về nồng độ IgE ở nhóm bệnh nhân dị ứng 
thuốc có phản ứng độc tế bào dương tính và nhóm 
bệnh nhân dị ứng thuốc có phản ứng độc tế bào âm 
tính. Tuỳ từng trường hợp mà có thể có kiểu phản ứng 
đơn độc từng type điển hình hoặc có sự kết hợp đan 
xen giữa các type dị ứng trên cùng một bệnh nhân. 

Xét nghiệm IgE là một xét nghiệm định hướng 
tình trạng dị ứng thuốc, có độ nhạy và độ đặc 
hiệu tương đối cao.  

Để định hướng chẩn đoán tình trạng dị ứng thuốc, 
đặc biệt với các trường hợp khó chẩn đoán, xét 
nghiệm IgE có thể là một sự lựa chọn. Kết quả nghiên 
cứu của chúng tôi thấy rằng xét nghiệm IgE có độ 
nhạy là 81,82%, độ đặc hiệu là 86,67%. Vì vậy xét 
nghiệm này là một xét nghiệm có giá trị để định 
hướng chẩn đoán dị ứng thuốc, đặc biệt có ý nghĩa 
với các  bệnh nhân trước đó có nồng độ IgE bình 
thường. Kinh nghiệm của chúng tôi với những ca mổ 
lớn, bệnh nhân có tiền sử dị ứng, chúng tôi làm xét 
nghiệm IgE trước mổ để khi sau mổ có diễn biến phức 
tạp, xét nghiệm IgE là một chỉ tiêu để theo dõi tình 
trạng dung nạp thuốc.  

Kết luận 
Nghiên cứu nồng độ IgE ở bệnh nhân  dị ứng 

thuốc, chúng tôi nhận thấy, đa số các bệnh nhân đều 
có tăng nồng độ IgE, mức độ tặng tỷ lệ thuận với mức 
độ bệnh dị ứng. Xét nghiệm IgE có thể là xét nghiệm 
bổ trợ chẩn đoán dị ứng thuốc vì có độ nhạy cao 
(81,82%) và độ đặc hiệu cao (86,67%). Chưa thấy sự 
khác biệt có ý nghĩa về nồng độ IgE ở nhóm bệnh 
nhân dị ứng thuốc có phản ứng độc tế bào dương tính 
và nhóm bệnh nhân dị ứng thuốc có phản ứng độc tế 
bào âm tính. Xét nghiệm IgE là xét nghiệm định 
hướng chẩn đoán dị ứng thuốc có thể sử dụng trong 
lâm sàng.  
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